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Giáo án Vật Lý 8                                                                        Năm học 2009-2010


Ngày soạn:29/01/2010
Ngày giảng: 06/02/2010 

CHƯƠNG II

NHIỆT HỌC
TIẾT 22 (BÀI 19)
CÁC CHẤT ĐƯỢC CẤU TẠO NHƯ THẾ NÀO ?

A- Mục tiêu:

 * Kiến thức:

- Kể được một hiện tượng chứng tỏ vật chất được cấu tạo một cách gián đoạn từ các hạt riêng biệt, giữa chúng có khoảng cách.

- Bước đầu nhận biết được thí nghiệm mô hình  và chỉ ra được sự tương tự giữa thí nghiệm mô hình và hiện tượng cần giải thích.

- Dùng hiểu biết về cấu tạo hạt của vật chất để giải thích một số hiện tượng thực tế đơn giản.

 * Thái độ: Yêu thích môn học, có ý thức vận dụng kiến thức đã học vào thực tế giải thích một số hiện tượng đơn giản.

B- CHUẨN BỊ:
 * Giáo viên:
- 1 bình chia độ hình trụ đường kính: 20mm

+ 1 bình đựng 50cm3 rượu

+ 1 bình đựng 50cm3 nước

- ảnh chụp kính hiển vi điện tử (hình 19.3)

 * Mỗi nhóm học sinh:
- 1 bình đựng 50cm3 ngô
- 1 bình đựng 50cm3 cát khô và  mịn

C- PHƯƠNG PHÁP : 

- Nêu và giải quyết vấn đề 

- Đàm thoại – vấn đáp.

- Thuyết trình

- Hợp tác trong nhóm nhỏ

D- HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

1, Ổn định lớp  ( 1’)

Sĩ số :                8A :                                              

                          8B :                                  

                          8C : 
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Hoạt động 1: Tìm hiểu mục tiêu chương II - Tổ chức tình huống học tập cho bài mới (Thay kiểm tra 15 phút)

	Câu hỏi kiểm tra:

1- Thế nào là hai lực cân bằng ? Một vật chịu tác dụng của các lực cân bằng sẽ thế nào khi:

a) Vật đang đứng yên ? Cho ví dụ minh họa

b) Vật đang chuyển động ? Cho ví dụ minh họa

 (Biểu diễn bằng hình vẽ)

2- Một người có khối lượng 45kg. Diện tích tiếp xúc với mặt đất của mỗi bàn chân là 150cm2. Tính áp suất người đó tác dụng lên mặt đất khi đứng cả hai chân.

Đáp án - Biểu điểm

C1: Hai lực cân bằng là 2 lực (2điểm)

- Cùng tác dụng vào 1 vật

- Cùng phương

- Ngược chiều

- Có cùng cường độ
Ví dụ (1 điểm): Quyển sách đặt trên bàn chịu tác dụng của 2 lực cân bằng (trọng lực, phản lực của mặt bàn)

a) Sẽ đứng yên  mãi (1điểm)

b) Sẽ chuyển động thẳng đến mãi (1điểm)

C2: (4 điểm)

Tóm tắt: m = 45kg; S = 2S1 = 2150 cm2 ;    P = ? (N/m2)

Giải :

- Trọng lượng của người:

P = 10 . m = 45.10 = 450

- áp suất của người tác dụng lên sàn nhà:

P = 
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	GV: Giới thiệu chương II: Nhiệt học

GV: Làm thí nghiệm: Đổ nước vào rượu

- Giới thiệu dụng cụ, Vnước, Vrượu
HS: Đọc kết quả

GV: Ghi bảng

HS: So sánh Vhh với Vr­îu + Vn­íc
GV: Đặt vấn đề: Vậy phần thể tích hao hụt của hỗn hợp đó đã biến đi đâu ? Bài học hôm nay giúp chúng ta trả lời câu hỏi này.

	Hoạt động 2: Tìm hiểu về cấu tạo của các chất

	GV: Đặt câu hỏi như đề mục

GV: Nguyên tử là gì ?

GV: Phân tử

GV: Tại sao các chất có vẻ như liền một khối ?

GV: Thông báo những thông tin về cấu tạo hạt của vật chất (SGK)

GV: Ghi bảng

GV: Hướng dẫn học sinh quan sát tranh hình 19.2, 19.3 (SGK)

GV: Thông báo phần “Có thể em chưa biết”  ở cuối bài thấy được nguyên tử, phân tử vô cùng nhỏ bé.
	I- Các chất có được cấu tạo từ các hạt riêng biệt không ?
HS: Các chất được cấu tạo từ các hạt nhỏ bé riêng biệt, đó là nguyên tử, phân tử.

Nguyên tử: là những hạt nhỏ bé không phân chia trong phản ứng hóa học.

Phân tử: là 1 nhóm các nguyên tử kết hợp lại

HS: Theo dõi (SGK)

HS: Ghi vở

Các chất được cấu tạo từ các hạt riêng biệt gọi là nguyên tử, phân tử.

HS: Quan sát ảnh của kính hiển vi hiện đại và ảnh chụp các nguyên tử silíc qua kính hiển vi khẳng định sự tồn tại của các hạt nguyên tử, phân tử.

HS: Theo dõi SGK

-> Phân tử, nguyên tử nhỏ bé như thế nào?


	Hoạt động 3: Tìm hiểu khoảng cách giữa các phân tử

	GV: hình 19.3, các phân tử silíc có xếp xít nhau ?

GV: Giới thiệu thí nghiệm mô hình và hướng dẫn học sinh làm TN.

GV: Hướng dẫn học sinh khai thác thí nghiệm mô hình.

- Nhận xét về thể tích hỗn hợp sau khi trộn cát và lạc.

- Giải thích tại sao có sự  hao hụt        về
- Liên hệ để giả thích sự hụt thể tích của hỗn hợp rượu nước đặt ra ở thí nghiệm đầu bài.

GV: Sửa, yêu cầu học sinh ghi trả lời C1, C2

GV: (Lưu ý tránh để học sinh nhầm lẫn hạt cát và hạt ngô là các phân tử, nguyên tử)

GV: Ghi kết luận
	HS: Không sắp xếp xít nhau mà giữa chúng có những khoảng cách

II- Giữa các phân tử có khoảng cách hay không ?
HS: Làm thí nghiệm mô hình theo nhóm theo hướng dẫn của giáo viên.

HS: Vhh (Vcát + Vlạc)

 (Tương tự thí nghiệm trộn rượu, nước)

HS: Giữa các hạt lạc có khoảng cách, n êu các hạt cát đã xen kẽ vào khoảng cách giữa các hạt lạc.

HS: Giữa các phân tử nước và rượu đều có khoảng cách khi trộn rượu với nước, các phân tử rượu đã xen kẽ vào khoảng cách giữa các phân tử nước.

HS: Ghi vở
C1:

C2

HS: Ghi vở
 * Kết luận: Giữa các phân tử,  nguyên tử có khoảng cách.

	 4: Vận dụng, củng cố, hướng dẫn về nhà (10 phút)

	GV: Củng cố: Bài học hôm nay chúng ta cần ghi nhớ những vấn đề gì ?

GV: Yêu cầu học sinh trả lời C3, C4, C5

GV: Yêu cầu đọc và trả lời C2
	HS: Nêu nội dung phần ghi nhớ và thuộc tại lớp.

III- Vận dụng:
HS: Trả lời C3, C4, C5

 (Thảo luận trên lớp)


	GV: Yêu cầu đọc và trả lời C1
	C3: Giữa các phân tử nước và đường có khoảng cách 

C4: Giữa các phân tử cao su và không khí có khoảng cách

C5: Tương tự


5,  Hướng dẫn về nhà:

- Học và làm bài tập 19

- Chuẩn bị bài 20 tiết sau

6- RÚT KINH NGHIỆM:
          Ngày soạn :  30/01/2010

Ngày  giảng : 19/02/1010 
TIẾT 23 (BÀI 20)
NGUYÊN TỬ,  PHÂN TỬ CHUYỂN ĐỘNG 

HAY ĐỨNG YÊN
A- MỤC TIÊU:

 * Kiến thức:

- Giải thích được chuyển động Bơrao

- Chỉ ra được sự tương tác giữa chuyển động của quả bóng bay khổng lò do vô số học sinh xô đẩy từ nhiều phía và chuyển động Bơrao.

- Nắm được rằng khi phân tử, nguyên tử cấu tạo nên vật chuyển động càng nhanh thì nhiệt độ của vật càng cao thì hiện tượng khuyếch tán xảy ra càng nhanh.

 * Thái độ: Kiên trì trong việc tiến hành thí nghiệm, yêu thích môn học

B- CHUẨN BỊ:
- Giáo viên: Làm trước các thí nghiệm về hiện tượng khuyếch tán giữa dung dịch đông Sunfat và nước (nếu có điều kiện)

- Giáo viên: Tranh vẽ phóng to hình 20.1, 20.2, 20.3, 20.4 

C- PHƯƠNG PHÁP : 

- Nêu và giải quyết vấn đề 

- Đàm thoại – vấn đáp.

- Thuyết trình

- Hợp tác trong nhóm nhỏ

D- HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

1, Ổn định lớp  ( 1’)

Sĩ số :                8A :                                              

                          8B :                                  

                          8C : 
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	2.  Kiểm tra bài cũ - Tổ chức tình huống học tập (8 phút)

	Kiểm tra bài cũ:

HS1: Các chất được cấu tạo như thế nào ?

Mô tả một hiện tượng chứng tỏ các chất được cấu tạo từ các hạt riêng biệt, giữa chúng có khoảng cách 

HS2: 

- Tại sao các chất trông đều có vẻ như liền một khối mặc dù chúng được cấu tạo từ các hạt riêng biệt?

- Chữa bài tập 19.5 (SBT)

 * Tổ chức tình huống học tập
	- HS1 lên bảng, trả lời câu hỏi

- Cả lớp chú ý lắng nghe, nhận xét

HS2: 

- Giải thích 19.5: Nước không tràn ra vì các phân tử muối tinh nằm xen kẽ giữa khoảng cách các phân tử nước nên Vh2 = V nước

=> nước không bị tràn ra

 (Như phần mở bài)


	3. Bài mới

	Hoạt động 1: Thí nghiệm Bơ rao (7 phút)

	GV: Trình bày thí nghiệm Bơ rao

Năm 1827 Bơrao khi quan sát các hạt phấn hoa trong nước ằng kính hiển vi ông thấy chúng chuyển động không ngừng về mọi phía.
	I- Thí nghiệm Bơrao:
Quan sát hạt phấn hoa trong nước -> chúng chuyển động không ngừng về mọi phía.

	Hoạt động 2: Tìm hiểu về chuyển động của nguyên tử, phân tử (10 phút)

	GV: Nguyên tử, phân tử là những hạt vô cùng nhỏ bé -> có thể giải thích chuyển động của hạt phấn hoa trong thí nghiệm Bơrao tương tự chuyển động của quả bóng.

GV: Yêu cầu học sinh trả lời C1->C3

GV: Treo tranh vẽ hình 20.2, 20.3 Thông báo: 

Năm 1905 nhà bác học Anbe Anhxtanh (người Đức) mới giải thích được đầy đủ và chính xác thí nghiệm Bơrao. 

Nguyên nhân gây ra chuyển động của các hạt phấn hoa trong thí nghiệm Bơrao là do các phân tử nước kh ông đứng yên mà chuyển động không ngừng
	II- Các nguyên tử, phân tử chuyển động không ngừng:
HS: C1: Quả bóng tương tự hạt phấn hoa chuyển động Bơrao.

C2: Các học sinh tương tự hạt nước trong thí nghiệp Bơrao.

C3: Các phân tử nước chuyển động không ngừng, trong khi chuyển động nó va chạm vào các hạt phấn hoa từ nhiều phía, các va chạm này không cân bằng nhau làm cho các hạt phấn hoa chuyển động hỗn hợp không ngừng.

HS: Các phân tử, nguyên tử chuyển động hỗn độn không ngừng.



	Hoạt động 3: Tìm hiểu về mối liên hệ giữa chuyển động của                                  phân tử và nhiệt độ (7’)

	GV: Thông báo: Trong thí nghiệm Bơrao, nếu ta càng tăng nhiệt độ của nước thì chuyển động của các hạt phấn hoa càng nhanh.

GV: Yêu cầu học sinh dựa vào thí nghiệm mô hình (20.1) để giải thích?

GV: Thông báo: Nhiều thí nghiệm khác cùng chứng tỏ (ghi bảng)

Vì chuyển động của các nguyên tử, phân tử liên quan chặt chẽ với nhiệt độ nên chuyển động này được gọi là chuyển động nhiệt.
	III- Chuyển động phân tử và nhiệt độ:
HS: Khi nhiệt độ tăng thì vận tốc chuyển động của các hạt nước tăng va đập vào các hạt phấn hoa càng mạnh -> hạt phấn hoa chuyển động càng nhanh.

HS: Ghi vở

Kết luận: Nhiệt độ càng cao thì các phân tử, nguyên tử cấu tạo nên vật chuyển động càng nhanh.

	4: Vận dụng - Củng cố - Hướng dẫn về nhà (10 phút)

	GV: Củng cố:

Chúng ta cần ghi nhớ điều gì qua bài học hôm nay ?

GV: Yêu cầu học sinh trả lời C4

Đưa hình vẽ 20.4

GV: Thông báo: Hiện tượng khuyến tán là hiện tượng các chất tự hòa lẫn vào nhau do…

GV: Yêu cầu học sinh trả lời C5 (SGK)

GV: Yêu cầu học sinh trả lời C6

GV: Làm thí nghiệm  C7


	HS: Nêu nội dung ghi nhớ cuối bài

Học thuộc tại lớp

IV- Vận dụng:
C4: HS: Các phân tử nước và CuSO4 đều chuyển động không ngừng về mọi phía nên phân tử CuSO4 chuyển động lên xen kẽ và khoảng cách giữa các phân tử nước và các phân tử nước chuyển động xuống xen kẽ vào khoảng cách giữa các phân tử CuSO4       -> mặt phẳng cách giữa CuSO4 và H2O mờ dần (hiện tượng khuyếch tán)

C5: Học sinh

Vì các phân tử khí chuyển động không ngừng về mọi phía xen kẽ vào khoảng cách giữa các phân tử nước.

C6: Hiện tượng khuyếch tán xảy ra nhanh hơn khi tăng nhiệt độ vì khi nhiệt độ tăng các phân tử chuyển động nhanh hơn -> các chất tự hòa lẫn vào nhau nhanh hơn.

HS: Quan sát và giải thích

C7: Khi nhiệt độ tăng, phân tử nước chuyển động nhanh hơn va đập mạnh hơn vào phân tử thuốc tím, phân tử thuốc tím chuyển động nhanh hơn -> khuyếch tán xảy ra nhanh hơn.


5. Hướng dẫn về nhà: (2’)
- Đọc phần “Có thể em chưa biết”

- Làm thí nghiệm và trả lời C7

- Làm bài tập 20: Nguyên tử, phân tử chuyển động hay đứng yên ? (SBT)

- Chuẩn bị bài 21

6. RKN: 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Ngày soạn  : 19/02/2010
Ngày giảng : 26/02/2010
TIẾT 24 (BÀI 21)
NHIỆT NĂNG
A- MỤC TIÊU:

1- Kiến thức:
- Phát biểu được định nghĩa nhiệt năng và mối quan hệ của nhiệt năng với nhiệt độ của vật.

- Tìm được ví dụ về thực hiện công và truyền nhiệt.

- Phát biểu được định nghĩa và đơn vị nhiệt lượng.

2- Kỹ năng:
Sử dụng đúng thuật ngữ như: nhiệt năng, nhiệt lượng, truyền nhiệt

3- Thái độ:
Trung thực, nghiêm túc trong học tập.

B- CHUẨN BỊ:
 * Giáo viên:

- 1 quả bóng cao su

- 1 phích nước nóng

- 1 cốc thủy tinh

- 2 miếng kim loại (2 đồng xu)

- 2 thìa hôm

- 1 banh kẹp, 1 đèn cồn, diêm

 * Mỗi nhóm học sinh:
- 1 miếng kim loại hoặc 1 đồng tiền bằng kim loại

- 1 cốc nhựa + 2 thìa nhôm

C- PHƯƠNG PHÁP : 

- Nêu và giải quyết vấn đề 

- Đàm thoại – vấn đáp.

- Thuyết trình

- Hợp tác trong nhóm nhỏ

D- HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

1, Ổn định lớp  ( 1’)

Sĩ số :                8A :                                              

                          8B :                                  

                          8C : 
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	2: Kiểm tra bài cũ - Tổ chức tình huống học tập (5 phút)

	 * Kiểm tra bài cũ:

- Các chất được cấu tạo như thế nào?

- Giữa nhiệt độ của vật và chuyển động của các nguyên tử, phân tử cấu tạo nên vật có mối quan hệ như thế nào ?
- Trong quá trình cơ học, cơ năng được bảo toàn như thế nào ?

 * Tổ chức tình huống học tập 

GV: Làm thí nghiệm quả bóng rơi

Yêu cầu học sinh quan sát và mô tả hiện tượng.

GV: Cơ năng của quả bóng giảm dần. Cơ năng biến mất hay chuyển hóa thành các dạng năng lượng khác?

3. Bài mới


	HS: Trả lời câu hỏi… và học sinh khác nhận xét.

HS: Quan sát giáo viên làm thí nghiệm.

Yêu cầu mô tả hiện tượng: khi thả tay giữ bóng quả bóng rơi xuống và nảy lên.

Mỗi lần quả bóng nảy lên độ cao của nó giảm dần

-> cuối cùng không nảy lên nữa.

	Hoạt động 1: Tìm hiểu khái niệm nhiệt năng (10 phút)

	GV: Động năng là gì ?

Yêu cầu học sinh đọc phần thông báo mục I: Nhiệt năng 

GV: Gọi 1, 2 học sinh trả lời

- Định nghĩa

- Mối quan hệ giữa  cơ năng và nhiệt độ ? Giải thích.

GV: Chốt lại kiến thức đúng và yêu cầu học sinh ghi vở.

GV: Như vậy, để biết nhiệt năng của một vật có thay đổi hay không ta căn cứ vào nhiệt độ của vật có thay đổi hay không ? Có cách nào làm thay đổi nhiệt năng của vật ?
	I- Nhiệt năng:
HS: Nghiên cứu mục I (tr74 SGK)

- Định nghĩa

- Mối quan hệ giữa nhiệt năng và nhiệt độ
HS: Ghi vở
- Nhiệt năng của một vật bằng tổng động năng các phân tử (Wđ cấu tạo nên vật)

-  Mối quan hệ giữa nhiệt năng và nhiệt độ: Nhiệt độ của vật càng cao thì các phân tử cấu tạo nên vật chuyển động càng nhanh, nhiệt năng của vật càng lớn.

- Nhiệt độ của vật càng cao -> nhiệt năng càng lớn

	Hoạt động 2: Các cách làm thay đổi nhiệt năng của vật (10 phút)

	GV: Nêu vấn đề để HS thảo luận ?

+ Nếu ta có 1 đồng xu bằng đồng muốn (tăng) nhiệt năng của nó làm thế nào ?

GV: Gọi một số học sinh nêu phương án thí nghiệm ghi bảng.

GV: Gọi đại diện các nhóm nêu kết quả thí nghiệm.

Nguyên nhân làm tăng nhiệt năng của đồng xu?

GV: Yêu cầu học sinh làm tăng nhiệt năng của đồng xu không bằng thực hiện công ?

GV: Làm thí nghiệm

Thả thìa nhôm vào cốc nước nóng

GV: So sánh nhiệt độ của 2 thìa khi để lâu trong phòng

GV: Hướng dẫn các nhóm làm thí nghiệm

GV: Kiểm tra kết quả thí nghiệm, nhiệt năng của thìa nhôm tăng sau khi nhúng vào nước nóng.

GV: Do đâu mà nhiệt năng của thìa nhôm tăng ?

GV: Thông báo: Nhiệt năng của nước nóng giảm.

GV: Có thể thay đổi nội năng của vật không cần thực hiện công gọi là truyền nhiệt.

GV: Yêu cầu học sinh nêu cách làm giảm nhiệt năng của đồng xu (nêu rõ cách làm)
	II- Các cách làm thay đổi nhiệt năng:
HS: Thảo luận theo nhóm đề xuất phương án

HS: Đại diện lên phương án

1- Thực hiện công: (C1)

HS: Làm thí nghiệm theo nhóm

+ Cọ sát đồng xu vào mặt bằng

+ Cọ sát đồng xu vào lòng bàn tay

+ Cọ sát đồng xu vào quần áo

HS: Khi thực hiện công -> nhiệt độ đồng xu tăng -> nhiệt năng đồng xu tăng.

2- Truyền nhiệt: (C2)

HS: Nêu phương án thí nghiệm

- Hơ trên ngọn lửa

- Nhúng vào cốc nước nóng

HS: Nhiệt độ như nhau

HS: Thả 1 thìa nhôm vào cốc nước nóng. Kiểm tra nhiệt độ của 2 thìa sau thí nghiệm

HS: Do nước truyền sang

HS: Ghi vở

2 cách làm thay đổi nhiệt năng của vật, đó là: Thực hiện công và truyền nhiệt.

	Hoạt động 3: Thông báo định nghĩa nhiệt lượng(10’)

	GV: Thông báo định nghĩa nhiệt lượng, đơn vị đo.

GV: Phân tích qua 2 ví dụ trên

GV: Thông báo

Muốn cho 1g nước nóng thêm 10C thì cần 1 nhiệt lượng 4J.
	III- Nhiệt lượng: 
HS: Ghi vở

HS: Định nghĩa nhiệt lượng  (SGK)

Đơn vị đo: J

HS: Phát biểu định  nghĩa

	4: Củng cố - Hướng dẫn về nhà (10 phút)

	GV: Củng cố, ghi nhớ

GV: Yêu cầu trả lời C3, C4, C5

GV: Đọc thêm “Có thể em chưa biết”
	HS: Phát biểu và đọc ghi nhớ SGK

IV- Vận dụng:
C3: Nhiệt năng của miếng đồng giảm, nhiệt năng của nước tăng. Đồng đà truyền nhiệt cho nước.

C4: Cơ năng chuyển hóa thành nhiệt năng. Đây là sự thực hiện công.

C5: Cơ năng của quả bóng đã chuyển hóa thành nhiệt năng của quả bóng của không khí gần quả bóng và mặt sàn.


5. Hướng dẫn về nhà (2’):
- Bài tập: 21.1, 21.2, 21.3, 21.4, 21.6 (SBT)

- Học bài SGK; 
- Chuẩn bị kiểm tra một tiết: Ôn tập các bài học từ học kỳ II
6. RÚT KINH NGHIỆM.

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
   Ngày soạn  :  26/02/2010
Ngày giảng  : 05/03/2010

TIẾT 25 
KIỂM TRA
A- MỤC TIÊU:

- Kiểm tra đánh giá quá trình giảng dạy của giáo viên và tiếp thu trau dồi kiến thức của học sinh.

- Kiểm tra kiến thức về cơ năng và bước đầu nắm được cấu tạo phân tử,  nhiệt năng, những vấn đề có liên quan đến nhiệt năng.

B- CHUẨN BỊ:
- Học sinh: Ôn tập từ bài 16 đến bài 21

- Giáo viên: Ra đề, đáp án, biểu điểm

C- NỘI DUNG KIỂM TRA: 
ĐỀ I:
 I, Lý thuyết ( 4 đ)

      Câu 1 (2 đ):

Hiện tượng khuyếch tán là gì ? Tại sao ở nhiệt độ cao hiện tượng khuyếch tán xảy ra nhanh hơn?

      Câu 2 ( 2đ) :

Nêu các cách làm biến đổi nhiệt năng của một vật? Mỗi cách nêu 1 ví dụ minh hoạ ? 

II. Bài tập ( 6 đ)

      Bài 1 ( 1,5 đ)

Một đồng hồ chạy bằng dây cót. Hỏi :

a, Trong suốt quá trình đồng hồ chạy, dạng năng lượng nào đã được sử dụng? Năng lượng ấy lấy ở đâu ra?

b, Nếu lên dây cót đồng hồ vào buổi sáng sớm thì năng lượng của dây cót đồng hồ vào buổi sáng và buổi tối có khác nhau không? Nếu có, năng lượng nào lớn hơn?

      Bài 2 (1,5đ)

Để chống dán cắn quần áo và cũng để tạo mùi thơm dễ chịu cho quần áo người ta thường để băng phiến trong tủ đựng quần áo. Khi mở tủ ta thấy mùi thơm của băng phiến. Hãy giải thích cơ sở vật lý của cách làm trên.

      Bài 3 ( 2 đ):

 
Một cái máy khi hoạt động với công suất 1400W thì nâng được một vật nặng 150 kg lên độ cao 12 m trong thời gian 1/3 phút.

a, Tính công mà máy đó thực hiện trong thời gian nâng vật.

b, Tìm hiệu suất của máy trong quá trình làm việc.

      Bài 4 (1 đ)


Lấy một cốc nước đầy, thả vào đó một ít cát thấy nước bị tràn ra khỏi cốc. Nếu bỏ vào cốc nước trên một it đường kết tinh thì nước lại không tràn, giải thích tại sao?
ĐỀ II

I, Lý thuyết ( 4 đ)

      Câu 1 (2 đ):

Nhiệt năng là gì? Nhiệt lượng là gì? 

      Câu 2 ( 2đ) :

Nêu các cách làm biến đổi nhiệt năng của một vật? Mỗi cách nêu 1 ví dụ minh hoạ ? 

II. Bài tập ( 6 đ)

      Bài 1 ( 1,5 đ)

Mũi tên được bắn đi từ cái cung là nhờ năng lượng của mũi tên hay của cánh cung. Đó là dạng năng lượng nào? Khi mũi tên bay ở trên cao thì có các năng lượng nào?

      Bài 2 (1,5đ)

Một học sinh bóp nát một viên phấn thành những hạt rất nhỏ, học sinh ấy nói rằng đó chính là những phân tử, nguyên tử cấu tạo nên phấn. Theo em, ý kiến đó có đúng không? Tại sao? 

      Bài 3 ( 2 đ):

 
Một con ngựa kéo một cái xe với một lực không đổi bằng 80N và đi được 4,5 km trong nửa giờ. Tính công và công suất trung bình của con ngựa.

      Bài 4 (1 đ)


Một học sinh cho rằng: dù nóng hay lạnh, vật nào cũng có nhiệt năng. Theo em, kết luận như vậy có đúng không? Tại sao?

D- ĐÁP ÁN BIỂU ĐIỂM:

ĐỀ I:

	Phần
	ND trả lời
	Biểu điểm

	I.Lý thuyết:

Câu 1:

Câu 2:

II. Bài tập 

Bài 1:

Bài 2 : 

Bài 3

Bài 4:
	Hiện tượng khuếch tán là hiện tượng các chất hòa lẫn vào nhau.
Hiện tượng khuếch tán xảy ra nhanh hơn khi nhiệt độ của các vật tăng, vì : khi nhiệt độ tăng thì các phân tử, nguyên tử cấu tạo nên chất chuyển động nhanh hơn , nên có thể hòa lẫn vào nhau nhanh hơn.

Có 2 cách làm thay đổi nhiệt năng của một chất: thực hiện công và truyền nhiệt.

a,Trong suốt quá trình đồng hồ hoạt động, năng lượng đã được sử dụng là thế năng đàn hồi của dây cót. Năng lượng được tích trữ ban đầu nhờ công của lực do người vặn dây cót tạo ra.
b, Nếu lên dây cót đồng hồ vào buổi sáng thì năng lượng của dây cót vào buổi sáng và buổi tối là khác nhau. Thế năng đàn hồi của dây cót vào buổi tối nhỏ hơn so với buổi sáng vì trong quá trình hoạt động, thế năng của dây cót giảm dần.  

Do hiện tượng khuếch tán, các phân tử băng phiến hòa trộn vào các phân tử khí trong tủ và chúng chuyển động hỗn độn, vì vậy khi mở tủ ta ngửi thấy mùi thơm của băng  phiến. Mặt khác một số phân tử băng phiến Trong quá trình chuyển động hỗn độn đã mắc lại trong quần áo, khi đem quần áo ra sử dụng ta ngửi thấy mùi thơm của băng phiến.
a, Đổi 1/3 phút = 20 giây.
Công mà máy đã thực hiện nâng vật lên :

Từ CT : 
[image: image2.wmf]A

= 

t

 => A =t = 1400 . 20 = 28000 ( J)

b, Trọng lượng của vật là : P = 10.m = 10, 150 = 1500 (N)

Công của máy trong qua trình làm việc là :

ADCT : Aci= P.h = 1500 . 12 = 18000 (J).

Hiệu suất của máy trong quá trình làm việc là:

ADCT : 
[image: image3.wmf]A

H=

A

ci

= 1800 : 2800 = 64,3%
Khi đổ cát vào cốc, do kích thức của hạt cát là lớn, khi chìm xuống đáy cốc, chúng chiếm chỗ của nước trong cốc làm cho nước tràn ra . Khi đổ đường kết tinh vào cốc, đường sẽ tan trong nước, do giữa các phân tử nước có khoảng cách nên các phân tử đường xen kẽ vào khoảng cách giữa các phân tử nước. Vì vậy thể tích nước và đường tăng không đáng kể và do đáo nước không bị tràn ra ngoài.
	0,5đ

1,5 đ

Mỗi ý đúng  1 đ

0,75

0,75

1,5 đ

1đ

1đ

1 đ




ĐỀ II:

	Phần
	ND trả lời
	Biểu điểm

	I.Lý thuyết:

Câu 1:

Câu 2:

II. Bài tập 

Bài 1:

Bài 2 : 

Bài 3

Bài 4:
	Nhiệt năng là tổng động năng của các phân tử, nguyên tử cấu tạo nên vật.

Nhiệt lượng là phần nhiệt được nhận thêm vào hay mất bớt đi trong quá trình truyền nhiệt.

Có 2 cách làm thay đổi nhiệt năng của một chất: thực hiện công và truyền nhiệt.

Mũi tên được bắn đi từ cái cung là nhờ năng lượng của cánh cung. Dạng năng lượng đó là thế năng đàn hồi. 

Khi mũi tên đang bay ở trên cao thì có các năng lượng : thế năng, động năng, nhiệt năng.  

Ý kiến như vậy là không đúng. Các hạt nhỏ đó chưa thể gọi là các phân tử hay nguyên tử cấu tạo nên viên phấn. Thực chất chúng chỉ là những phân tử nhỏ, còn các phân thử, nguyên tử có kích thước rất nhỏ, mắt thường không thể nhìn thấy được
a, Công của con ngựa thực hiện trong nửa giờ là :

ADCT : A = F.S = 800 . 4,5. 1000 = 360 000 (J).

b, Công suất trung bình của ngựa là : 

Đổi ½ giờ = 1800 giây.

Từ CT : 
[image: image4.wmf]A
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 =360000 : 1800 = 200 ( W )

Kết luận như vậy là đúng.
Vật chất được cấu tạo từ các phân tử, nguyên tử. Các phân tử, nguyên tử luôn chuyển động hỗn độn không ngừng tứ là chúng luôn có động năng, do đó bất kì vật nào dú nóng hay lạnh cũng đều có nhiệt năng.
	1đ

1 đ

Mỗi ý đúng  1 đ

0,75

0,75

1,5 đ

1đ

1đ

1 đ




Ngày soạn  : 05/03/2010

Ngày giảng : 12/03/2010
TIẾT 26 (BÀI 22)
DẪN NHIỆT
A- MỤC TIÊU:

1- Kiến thức:

- Tìm được ví dụ trong thực tế về sự dẫn nhiệt.

- So sánh tính dẫn nhiệt của chất rắn, lỏng, khí.

- Thực hiện được thí nghiệm về sự dẫn nhiệt, các thí nghiệm chứng tỏ tính dẫn nhiệt kém của chất lỏng, chất khí.

2- Kỹ năng:
Quan sát hiện tượng vật lý
3- Thái độ:

Hứng thú học tập bộ môn, ham hiểu biết khám phá thế giới xung quanh.

B- CHUẨN BỊ:
- 1 đèn cồn, 1 giá thí nghiệm

- 1 thanh đồng có gắn các đinh a, b, c, d, e bằng sáp như hình 22.1. Lưu ý các đinh kích thước như nhau. Nếu như sử dụng nến để gắn phải nhỏ.

- Bộ thí nghiệm chú ý khoảng cách ở 3 thanh như nhau khi gắn định gim.

- 1 giá đựng ống nghiệm, 1 kẹp gỗ, 2 ống nghiệm:

+ ống 1 có sáp nếu ở đáy

+ ống 2 trên nút ống nghiệm bằng cao su hoặc nút bấc có 1 que nhỏ trên đầu gắn cục sáp

· 1 khay đựng khăn ướt.

C- PHƯƠNG PHÁP : 

- Nêu và giải quyết vấn đề 

- Đàm thoại – vấn đáp.

- Thuyết trình

- Hợp tác trong nhóm nhỏ

D- HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

1, Ổn định lớp  ( 1’)

Sĩ số :                8A :   ...............                                           

                          8B :   ................                               

                          8C :   ................
............
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	2.  Kiểm tra bài cũ - Tổ chức tình huống học tập (5 phút)

	 * Kiểm tra bài cũ:

HS1: Nhiệt năng là gì ? Mối quan hệ giữa nhiệt năng và nhiệt độ của vật

Giải thích: BT 21.1, 21.2

HS2: Có thể thay đổi nhiệt năng của vật bằng cách nào ? Cho ví dụ
GV: Nhận xét câu trả lời của HS

ĐVĐ: như SGK
	- 2 học sinh lên bảng trả lời học sinh khác, nhận xét.

	3. Bài mới . 

Hoạt động 1: Tìm hiểu sự dẫn nhiệt (10 phút)

	GV: Yêu cầu học sinh đọc mục 1 (thí nghiệm)

Tìm hiểu dụng cụ thí nghiệm -> tiến hành thí nghiệm.

GV: Gọi 1, 2 học sinh nêu dụng cụ thí nghiệm và cách tiến hành TN.

GV: Yêu cầu học sinh tiến hành thí nghiệm theo nhóm, quan sát hiện tượng xảy ra. Thảo luận nhóm trả lời câu hỏi C1 -> C3.

GV: Thông báo: Sự tuyền nhiệt năng như thí nghiệm trên gọi là sự dẫn nhiệt.

GV: Yêu cầu học sinh  nêu một số ví dụ về hiện tượng dẫn nhiệt.
	I- Sự dẫn nhiệt:
HS: Đọc mục 1 (Tr77 SGK)

1- Thí nghiệm:
+ Dụng cụ và bố trí thí nghiệm

+ Tiến hành và kết quả thí nghiệm

Dùng đèn cồn đốt nóng đầu A của thanh

HS: Quan sát và mô tả hiện tượng xảy ra

2- Trả lời câu hỏi:

C1: Các đinh rơi xuống chứng tỏ nhiệt đã truyền từ đầu A đến đầu B của thanh đồng

C2: Đinh rơi lần lượt từ các vị trí a, b, c, d, e

Ghi vở
C3: Dẫn nhiệt là sự truyền nhiệt năng từ phần này sang phần khác của 1 vật.

Vận dụng: Nêu một số VD thực tế về dẫn nhiệt.


	Hoạt động 2: Tìm hiểu tính dẫn nhiệt của các chất (17’)

	GV: ĐVĐ: Các chất khác nhau tính dẫn nhiệt có khác nhau không ?

Phải làm thí nghiệm như thế nào để kiểm tra điều đó.

GV: Nhận xét phương án kiểm tra đúng sai, dễ thực hiện hay khó thực hiện.

GV: Đưa dụng cụ thí nghiệm hình 22.2 (chưa có gắn đinh)

Gọi học sinh nêu cách kiểm tra tính dẫn nhiệt của đồng, nhôm, thủy tinh

GV: Lưu ý cách gắn đinh

GV: Tiến hành thí nghiệm, yêu cầu học sinh quan sát hiện tượng xảy ra trả lời câu hỏi C4, C5.

GV: Chuyển tiếp: Nghiên cứu tính dẫn nhiệt của chất lỏng và khí.

GV: Giới thiệu dụng cụ thí nghiệm (hình vẽ)

GV: Yêu cầu học sinh thực hiện thí nghiệm theo nhóm

 (Nêu các bước thí nghiệm)

GV: C6: Khi nước ở phần trên của ống nghiệm bắt đầu rơi thì cục sáp ở đáy ống nghiệm có bị nóng chảy ?

GV: Có thể cho học sinh sờ tay vào phần dưới ống nghiệm không đốt

-> ống nghiệm không  nóng.

Điều đó chứng tỏ gì ?
	II- Tính dẫn nhiệt của các chất:
HS: Nêu phương án thí nghiệm kiểm tra tính dẫn nhiệt của các chất khác nhau.

1- Thí nghiệm1:
HS: Nêu cách gắn  đinh vào thanh bằng sáp lên 3 thanh. Lưu ý khoảng cách gắn đinh phải như nhau.

HS: Quan sát thí nghiệm, trả lời C4, C5

C4: Đinh gắn trên thanh đồng rơi xuống trước đến đinh gắn trên thanh thủy tinh.

C5: Đồng dẫn nhiệt tốt nhất đến nhôm, cuối cùng là thủy tinh.

 * Nhận xét: Chất rắn dẫn nhiệt tốt, trong chất rắn, kim loại dẫn nhiệt tốt nhất.

2- Thí nghiệm 2:
HS: Nêu:

+ Dụng cụ và bố trí thí nghiệm (hình 22.3)

+ Tiến hành thí nghiệm

Dùng đèn cồn đun nóng miệng 1 ống nghiệm (hình vẽ)

+ Kết quả:

HS: Phần nước trên ống nghiệm sôi nhưng dưới đáy ống nghiệm sáp không bị nóng chảy.

HS: + Thủy tinh dẫn nhiệt kém

+ Nước cũng dẫn nhiệt kém

Học sinh trả lời C6


	GV: Tương tự giáo viên hướng dẫn học sinh làm thí nghiệm kiểm tra tính dẫn nhiệt của không khí. 

Có thể để miếng sáp sát vào ống nghiệm.

GV: Yêu cầu học sinh làm thí nghiệm 3 theo nhóm, quan sát thí nghiệm và nhận xét.

GV: Yêu cầu học sinh trả lời C7

GV: Thông báo: Chất khí dẫn nhiệt kém hơn chất lỏng.

GV: Củng cố: Các chất rắn, lỏng, khí dẫn nhiệt như thấ nào?


	HS: Tìm hiểu dụng cụ và bố trí thí nghiệm (hình 22.4)

3- Thí nghiệm 3:
Dụng cụ và bố trí thí nghiệm

HS: Không để sát miếng sáp vào ống nghiệm tránh sự nhầm lẫn sự dẫn nhiệt của thủy tinh và không khí.

HS: Tiến hành thí nghiệm

+ Dùng đèn cồn đốt nóng phần đáy cao hơn của ống thí nghiệm.

Kết quả: Sáp không bị nóng chảy

-> Chứng tỏ không khí dẫn nhiệt kém.

HS: Trả lời C7

Nhận xét: Chất khí dẫn nhiệt kém hơn chất lỏng.

HS: Phát biểu (ghi nhớ) và ghi vở
- Chất rắn dẫn nhiệt tốt: kim loại dẫn nhiệt tốt nhất.

- Chất lỏng, chất khí dẫn nhiệt kém.

	4. Vận dụng, củng cố (5 phút)

	GV: Củng cố: Yêu cầu HS rút ra những kết luận cần ghi nhớ trong bài

GV: Yêu cầu học sinh trả lời từ C8   -> C12 (SGK)
	III- Vận dung:
HS: Trả lời câu hỏi

 *Ghi nhớ: SGK

C8: Học sinh tự cho ví dụ
C9: Kim loại dẫn nhiệt tố
Sứ dẫn nhiệt kém

C10, C11: Nhấn mạnh chất khí dẫn  nhiệt kém

C12: Lạnh do: Kim loại dẫn nhiệt tốt (nhiệt độ cơ thể ... ra ngoài)

Nóng: Nhiệt độ bên ngoài truyền vào cơ thể


5. Hướng dẫn về nhà (2’)
- Bài tập 22.1 -> 22.6 (SBT)

- Chuẩn bị bài 23. Đọc “Có thể em chưa biết”

6. RÚT  KINH NGHIỆM:

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

Ngày soạn  : 12/03/2010

Ngày giảng : 19/03/2010
TIẾT 27 (BÀI 23)
ĐỐI LƯU - BỨC XẠ NHIỆT
A- MỤC TIÊU:

1- Kiến thức:
- Nhận biết được dòng đối lưu trong chất lỏng và chất khí.

- Biết sự đối lưu xảy ra trong môi trường nào và không xảy ra trong môi trường nào ?

- Tìm được ví dụ thực tế về bức xạ nhiệt.

- Nêu được tên hình thức truyền nhiệt chủ yếu của chất rắn, chất lỏng, chất khí, chân không.

2- Kỹ năng:
- Sử dụng một số dụng cụ thí nghiệm đơn giản như đèn cồn, nhiệt kế.

- Lắp đặt thí nghiệm (hình vẽ)

- Sử dụng khéo léo một số dụng cụ thí nghiệm dễ vỡ.

3- Thái độ:
Trung thực, hợp tác trong hoạt động nhóm.

B- CHUẨN BỊ:
 * Cho giáo viên:
- Thí nghiệm hình 23.1, 23.4, 23.5 (SGK) - Hình  23.6 phóng to

 * Cho học sinh:
- Mỗi nhóm thí nghiệm hình 23.2, 2.3.3

 (Học sinh tự chuẩn bị thí nghiệm hình 23.3)

C- PHƯƠNG PHÁP : 

- Nêu và giải quyết vấn đề 

- Đàm thoại – vấn đáp.

- Thuyết trình

- Hợp tác trong nhóm nhỏ

D- HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

1, Ổn định lớp  ( 1’)

Sĩ số :                8A :   ...............                                           

                          8B :   ................                               

                          8C :   ................
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	2. Kiểm tra bài cũ - tổ chức tình huống học tập (7 phút)

	 * Kiểm tra bài cũ:

GV: 

1- So sánh tính dẫn nhiệt của chất rắn, lỏng, khí.

Chữa bài tập: 22.1, 22.3

2- Chữa bài tập 22.2, 22.5

GV: Đánh giá, cho điểm

 * Tổ chức tình huống học tập

GV: Làm thí nghiệm hình 23.1. Yêu cầu học sinh quan sát thí nghiệm nêu hiện tượng quan sát được.

GV: Bài trước chúng ta biết nước dẫn nhiệt rất kém. Trong trường hợp này nước đã truyền nhiệt cho sáp bằng cách nào ? Chúng ta tìm hiểu qua bài học hôm nay.
	2 học sinh lên bảng 

HS: Quan sát thí nghiệm hình 23.1

Nhận thấy được nếu đun nóng nước từ đáy ống nghiệm thì miếng sáp ở miệng ống nghiệm sẽ nóng chảy trong thời gian ngắn.

	3. Bài mới
Hoạt động 1: Tìm hiểu hiện tượng đối lưu (13’)

	GV: Hướng dẫn học sinh làm thí nghiệm hình 23.2 theo nhóm. 

Từng bước như sau:

- Lắp đặt thí nghiệm theo hình 23.2. Chú ý tránh đổ vỡ cốc thủy tinh và nhiệt kế.

- Lưu ý có thể sử dụng thuốc tím khô dạng gói.

- Hướng dẫn học sinh dùng đèn cồn được nóng từ phía dưới, phía có đặt thuốc tím.

GV: Yêu cầu học sinh quan sát hiện tượng xảy ra, và thảo luận theo nhóm câu hỏi C1, C2, C3

GV: Hướng dẫn thảo luận chung trên lớp.

GV: Thông báo: Sự truyền nhiệt năng bằng các dòng như thí nghiệm trên gọi là sự đối lưu. Sự đối lưu có thể xảy ra trong chất khí ?

GV: Hướng dẫn học sinh làm thí nghiệm hình 23.3 (SGK) trên bản trong bằng máy chiếu.

Yêu cầu quan sát hiện tượng xảy ra

- Khối lượng ở đây có tác dụng ?

- Hiệu tượng xảy ra ?

GV: Nhấn mạnh: Sự đối lưu xảy ra ở trong chất lỏng và khí.

GV: Yêu cầu học sinh trả lời C5, C6

C5: Tại sao muốn đun nóng chất lỏng, khí phải đun từ phía dưới.

GV: C6: Trong chân không và trong chất rắn có xảy ra đối lưu không?


	I- Đối lựu:
- Các nhóm tự phân công các bạn trong nhóm mình lắp đặt thí nghiệm.

1- Thí nghiệm:
Dụng cụ và bố trí thí nghiệm:

- Học sinh làm thí nghiệm theo nhóm

Quan sát hiện tượng, xảy ra khi đun nóng ở đáy cốc thủy tinh

Thảo luận trả lời C1, C2, C3

2- Trả lời câu hỏi:
HS: Đại diện các nhóm nêu ý kiến của nhóm mình và nhận xét ý kiến trả lời của nhóm khác.

C1: Nước màu tím di chuyển thành dòng từ dưới lên từ trên xuống.

C2: Do lớp nước ở dưới nóng trước nở ra, trọng lượng riêng của lớp nước này trở nên nhỏ hơn trọng lượng riêng của lớp nước lạnh  
Do đó lớp nước nóng nổi lên còn lớp nước lạnh chìm xuống tạo thành dòng.

C3: Nhờ có nhiệt kế ta thấy toàn bộ nước trong cốc đã nóng lên.

HS: Làm thí nghiệm hình 23.3 theo nhóm. Trả lời C4

- Khối lượng giúp chúng ta quan sát hiện tượng đối lưu của không khí rõ hơn.

- Hiện tượng xảy ra thấy khói hướng chuyển động thành dòng.

- Giải thích: Tương tự C2

HS: Ghi vở

 * Đối lưu: Sự truyền nhiệt bằng dòng chất lỏng, khí.

HS: Làm việc cá nhân

C5: Đun nóng chất lỏng, khí phải đun từ phía dưới để phần phía dưới nóng lên trước đi lên (do d giảm) phần ở tren chưa được đun nóng đi xuống tạo thành dòng đối lưu

C6: Không xảy ra đối lưu vì: Trong chân không (chất rắn) không thể tạo các dòng đối lưu

	Hoạt động 2: Tìm hiểu bức xạ nhiệt (13’)

	GV: Chuyển tiếp: Hàng ngày trái đất nhận 1 lượng nhiệt khổng lồ từ mặt trời truyền tới bằng hình thức nào?

- Giới thiệu mục 2.

GV: Giới thiệu thí nghiệm hình 23.4, 23.5 trên máy chiếu.

GV: Tiến hành thí nghiệm hình 23.4 và 23.5

Yêu cầu học sinh nêu các bước tiến hành thí nghiệm.

HS: Kết quả thí nghiệm: Hình 23.4, 23.5

GV: Yêu cầu học sinh trả lời câu hỏi

C7: Giọt nước màu dịch chuyển về đầu B chứng tỏ ?

C8: Giọt nước màu trở lại đầu A chứng tỏ điều gì?

C9: Sự truyền nhiệt từ nguồn tới bình có phải là đối lưu không và dẫn nhiệt không ? Tại sao?

GV: Thông báo định nghĩa bức xạ nhiệt.
	II- Bức xạ nhiệt:
HS: Không phải dẫn nhiệt vì không khí dẫn nhiệt kém và chân không không xảy ra dẫn nhiệt và đối lưu.

HS: Quan sát dụng cụ và bố trí thí nghiệm (hình vẽ)

HS: Quan sát giọt nước màu nêu kết quả thí nghiệm.

1- Thí nghiệm:
- Dụng cụ và bố trí thí nghiệm hình 23.4, 23.5

- Tiến hành và kết quả thí nghiệm hình 23.4. Giọt nước màu chuyển động về phía miệng ống -> đầu B.

2- Trả lời câu hỏi:
C7: Không khí trong bình nóng lên, nở ra đẩy giọt nước màu về phía B.

C8: Không khí trong bình đã lạnh đi làm giọt nước màu dịch chuyển trở lại đầu A. Miếng gỗ đã ngăn không cho nhiệt truyền từ nguồn tới bình. Chứng tỏ nhiệt được truyền tới bình theo đường thẳng.

C9: Sự truyền nhiệt trên không phải là dẫn nhiệt và đối lưu vì không khí dẫn nhiệt kém, nhiệt được truyền đi theo đường thẳng.

HS: Ghi vở

 * Bức xạ nhiệt: Truyền nhiệt bằng các tia nhiệt đi thẳng.

	4: Vận dụng, củng cố (10’)

	GV: Yêu cầu học sinh trả lời C10, C11, C12 (SGK)

GV: Thông báo:

- Những vật nóng (thân người, lò than, bóng đèn đều có khả năng hấp thụ bức xạ nhiệt)

- Vật có bề mặt xù xì, màu sẫm có khả năng hấp thụ bức xạ nhiệt tốt và khả năng bức xạ nhiệt nhanh.

- Vật có bề mặt sáng bóng, có khả năng hấp thụ bức xạ nhiệt chậm, khả năng bức xạ nhiệt cũng chậm.

GV: Yêu cầu làm C12 ra giấy trong

GV: Kiểm tra kết quả

GV: Gọi 1, 2 học sinh đọc ghi nhớ

GV: Tại sao phích có thể giữ được nước nóng lâu ?
	III- Vận dụng:
HS: Cá nhân suy nghĩ trả lời C10, C11

 (cả lớp thảo luận)

C10: Trong thí nghiệm trên phải dùng bình phủ muội đèn để làm tăng khả năng hấp thụ nhiệt

C11: Mùa hè thường mặc áo màu trắng để giảm sự hấp thụ bức xạ nhiệt.

HS: Làm việc cá nhân

 * Ghi nhớ: (Ghi vở)

HS: Liên hệ kiến thức đã học:

Dẫn nhiệt

Đối lưu

Bức xạ nhiệt


5. H­íng dẫn về nhà:

- Học ghi nhớ
- Bài tập: Làm bài tập trong SBT
6. Rút kinh nghiệm
Ngày soạn: 21/3/2010 

Ngày giảng: 26/3/2010

Tiết 28 (Bài 24)
Công thức tính nhiệt lượng

A- MỤC TIÊU:

1- Kiến thức:
- Kể tên được các yếu tố quyết định độ lớn ở nhiệt lượng 1 vật cần thu vào để nóng lên

- Viết được công thức tính nhiệt lượng, kể tên được đơn vị các đại lượng trong công thức

- Mô tả thí nghiệm và sử l‎ được bảng kết quả thí nghiệm chứng tỏ Q phụ thuộc vào m, t và chất làm vật 

2- Kỹ năng:
- Sử dụng một số dụng cụ thí nghiệm đơn giản như đèn cồn, nhiệt kế.

- Lắp đặt thí nghiệm (hình vẽ)

- Sử dụng khéo léo một số dụng cụ thí nghiệm dễ vỡ.

3- Thái độ:
Trung thực, hợp tác trong hoạt động nhóm.

B- CHUẨN BỊ:
 * Cho giáo viên:
- Kẻ 3 bảng 24.1, 24.2, 24.3

 * Cho học sinh:
- Mỗi nhóm thí nghiệm hình 24.1, 24.2; 24.3.
C- PHƯƠNG PHÁP : 

- Nêu và giải quyết vấn đề 

- Đàm thoại – vấn đáp.

- Thuyết trình

- Hợp tác trong nhóm nhỏ

D- HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

1, Ổn định lớp  ( 1’)

Sĩ số :                8A :   ...............                                           

                          8B :   ................                               

                          8C :   ................
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	         2. Kiểm tra bài cũ - tổ chức tình huống học tập (7 phút)

	- Cho học sinh đọc đầu mục SGK

- Giáo viên dẫn dắt đầu bài

        3. Bài mới

	Hoạt động 1 : Thông báo nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lên phụ thuộc những yếu tố nào?(5’)

	- Cho học sinh dự đoán nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lên phụ thuộc vào yếu tố nào?

Thông báo3 yếu tố

         
	- Thảo luận để đưa ra dự đoán ghi vở

	Hoạt động 2: Tìm hiểu mối quan hệ giữa nhiệt lượng và KL( 10’)

	- Yêu cầu học sinh đọc SGK và hướng dẫn học sinh thảo luận câu hỏi câu 1,2

điều khiển việc thảo luận của học sinh
	- Đọc SGK

tham gia thảo luận câu 1, 2 và điền bảng 24.1

  m = m,    Q = Q

Câu 1

    Và chất làm vật giữ giống nhau khối lượng khác nhau. Để tìm hiểu mối quan hệ giữa Q và m

Câu 2

Khối lượng càng lớn thì nhiệt lượng vật thu vào càng lớn


	Hoạt động 3: Tìm hiểu mối quan hệ giữa nhiệt lượng và độ tăng nhiệt độ(7’)

	- Hướng dẫn học sinh thảo luận về thí nghiệm sự phụ thuộc vào độ tăng nhiệt độ

- Yêu cầu học sinh trả lời câu 3,4

- Từ đó yêu cầu học sinh điền bảng 24.2. Từ kết quả bảng yêu cầu học sinh rút ra KL


	Đäc câu 3, 4 và trả lời câu hỏi

Câu 3: giữ KL và chất làm vật giống nau. Muốn vậy 2 cốc phảI đựng cùng 1 lượng nước

Câu 4: phải cho độ tăng nhiệt độ khác nhau. Muốn vậy phảI để cho nhiệt độ cuối cùng 2 cố khác nhau = cách cho thời gian đun khác nhau
- Điền bảng và trả lời câu 5

	Hoạt động 4: Tìm hiểu mối quan hệ giữa nhiệt lượng và chất làm vật (8’)

	- Qua những phần ta đã tìm hiểu em hãy cho biết nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lên phụ thuộc vào những yếu tố nào?

- Giới thiệu công thức, tên, đơn vị các đại lượng trong công thức

- Lấy VD và giải thích thêm nhiệt dung riêng của 1 số chất

- Giới thiệu bảng nhiệt dung riêng


	- Trả lời câu hỏi

- Lắng nghe ghi vở

Q = m.c.   . .t

Q: nhiệt lượng vật thu vào(J)

m: khối lượng vật (kg)

    t = (t1 – t2) : độ tăng nhiệt ®é(0C, 0K)

C: nhiệt dung riêng  

	4. Vận dụng - củng cố (10’)

	- Hướng dẫn học sinh trả lời câu hỏi vận dụng và thảo luận câu trả lời

- Gọi học sinh đọc phần ghi nhớ


	- Trả lời câu hỏi câu 8,9,10


5, Hướng dẫn học ở nhà(2’)
- Học thuộc ghi nhớ theo nội dung của bài.

- Làm bài tập trong SBT bài 23.

- Nghiên cứu trước bài “ Phương trình cân bằng nhiệt ”

6. RKN:

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................,,,,,,,,,,,
Ngày soạn: 03/4/2010
Ngày giảng: 08/4/2010

Tiết 29 (Bài 25)
Phương trình cân bằng nhiệt

A- Mục tiêu:

1- Kiến thức:
- Phát biểu được 3 nội dung của nguyên lý truyền nhiệt.

- Viết được phương trình cân bằng nhiệt cho trường hợp có 2 vật trao đổi nhiệt với nhau.

- Giải được các bài toán đơn giản về trao đổi nhiệt giữa hai vật.

2- Kỹ năng:
Vận dụng công thức tính nhiệt lượng

3- Thái độ:
Kiên trì, trung thực trong học tập

B- Chuẩn bị:
- 1 phích nước, 1 bình chia độ, 1 nhiệt lượng kế, 1 nhiệt kế

C- PHƯƠNG PHÁP : 

- Nêu và giải quyết vấn đề 

- Đàm thoại – vấn đáp.

- Thuyết trình

- Hợp tác trong nhóm nhỏ

D- HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

1, Ổn định lớp  ( 1’)

Sĩ số :                8A :   ...............                                           

                          8B :   ................                               

                          8C :   ................
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	2: Kiểm tra bài cũ - Tổ chức tình huống học tập (7 phút)

	Kiểm tra bài cũ:

HS1: Viết công thức tính

Qthu = ?

Qtáa = ?

Chữa bài tập 24.4

HS2: Chữa bài tập 24.1, 24.2

Tổ chức tình huống học tập
	- 2 học sinh lên bảng

- Học sinh cả lớp chú ý theo dõi, nhận xét

Lưu ý: Bài 24.4

Nhiệt lượng cần để đun sôi nước gồm có: nhiệt lượng cần thiết để đun sôi nước và nhiệt lượng cung cấp cho ấm nhôm để tăng nhiệt độ từ 200C -> 1000C

Như phần mở bài


3. Bài mới
	Hoạt động 1: Nguyên lý truyền nhiệt (8 phút)

	GV: Thông báo 3 nội dung của nguyên lý truyền nhiệt (SGK)

GV: Yêu cầu học sinh đọc và nhắc lại nguyên lý truyền nhiệt (SGK)

GV: Yêu cầu học sinh vận dụng nguyên lý truyền nhiệt giải thích tình huống ở đầu bài 
	I- Nguyên lý truyền nhiệt:
1- Nhiệt truyền từ vật…

2- Sự truyền nhiệt…

3. Nhiệt lượng do vật này…

HS: An nói đúng vì nhiệt phải truyền từ vật có nhiệt độ cao hơn sang vật có nhiệt độ thấp hơn.

	Hoạt động 2: Phương trình cân bằng nhiệt (10 phút)

	
	II- Phương trình cân bằng nhiệt:
HS: Dựa vào nguyên lý truyền nhiệt xây dựng được phương trình cân bằng nhiệt.

HS: Tương tự công thức tính nhiệt lượng mà vật thu vào khi nóng lên.

HS: Qthu = C.m (t2 - t1)

      Qtáa = C.m (t1 - t2)

Giải thích ký hiệu và đơn vị đo

m: khối lượng (kg)

C: nhiệt dung riêng (J/kgđộ)

t1: nhiệt độ ban đầu OC

t2: nhiệt độ cuối  OC

(t : độ chênh lệch nhiệt độ

	Hoạt động 3: Ví dụ về phương trình cân bằng nhiệt (6’)

	GV: Yêu cầu 1 học sinh đọc đề bài

- Hướng dẫn học sinh dùng ký hiệu tóm tắt đề bài, đổi đơn vị cho phù hợp.

- Hướng dẫn học sinh giải bài tập theo các bước.


	III- VD về phương trình cân bằng nhiệt:
- Học sinh đọc, tóm tắt đề bài

Cho biết:

m1 = 0,15kg

C1 = 880 J/kg độ

t1: 1000C

t: 250C


	B1: Đọc kỹ tóm tắt đầu bài bằng kí hiệu, đổi đơn vị cho phù hợp

Xác định, phân biệt vật thu nhiệt, tỏa nhiệt.

B2: Tính Qthu

B32: Tính Qtỏa

B4: áp dụng công thức cân bằng nhiệt => kết quả

B5: Kiểm tra lại kết quả
	C2 = 4200 J/kg độ

T2: 200C

t: 250C

m2 = ?

Phân tích:
- Quả cầu nhôm là vật tỏa nhiệt

- Nước là vật thu nhiệt

HS: Tự giác làm vào vở

- 1 học sinh lên bảng trình bày

	4: Vân dụng  (13 phút)

	GV: Yêu cầu học sinh giải C1

Học sinh tóm tắt:

m1 = 200g = 0,2kg

t1 = 1000C

m2 = 300g = 0,3kg

t2 = 200C

t = ?

GV: Hướng dẫn học sinh phân tích Vật tỏa nhiệt: nước sôi 

Vật thu nhiệt: nước lạnh

GV: Cho học sinh tiến hành TN

B1: Lấy m1 = 300g

Tương đương 300ml
	IV- Vận dụng:
HS: Giải

- Nhiệt lượng nước sôi tỏa ra để hạ nhiệt độ từ 1000C -> t0C

Qtáa = C . m1 (t1 - t)

- Nhiệt lượng nước lạnh thu vào để tăng nhiệt độ từ 200C -> t0C

Qthu = C . m2 (t - t2)

áp dụng phương trình cân bằng nhiệt:

Qtáa = Qthu

C . m1 (t1 - t) = C . m2 (t - t2)

0,2(100 - t) = 0,3(t - 20)

200 - 2t = 3t - 60

5t = 260 

t = 6

t = 520C

Nhiệt độ của hỗn hợp là 520C

HS: Lấy kết quả ở b1, 2, tính nhiệt độ cân bằng nhiệt


	ở nhiệt độ phòng đổ vào cốc thủy tinh đo t1 ghi bảng.

B2: Rót 200g nước sôi vào bình chia độ ghi t2
B3: Đổ nước phích trong bình chia độ vào cốc thủy tinh đo nhiệt độ cân bằng nhiệt.

GV: Củng cố

- Nguyên lý cân bằng nhiệt

- Khi áp dụng vào bài tập ta phải phân tích được quá trình trao đổi nhiệt diễn ra như thế nào ?

Vận dụng linh hoạt phương trình cân  bằng nhiệt cho từng trường hợp cụ thể
	HS: So sánh nhiệt độ lúc làm thí nghiệm và kết quả tính được nêu nguyên nhân sai số.

Trong quá trình trao đổi nhiệt một phần nhiệt lượng hao phí làm nóng dụng cụ đo và tỏa vào môi trường




5.Hướng dẫn về nhà(2’):

- Học thuộc nguyên lý truyền nhiệt, viết được phương trình cân bằng nhiệt.

- Đọc phần “Có thể em chưa biết”

- Trả lời C3, làm  bài tập 25 (SBT)

6- Rút kinh nghiệm:
Ngày soạn: 10/4/2010
Ngày giảng: 16/4/2010

Tiết 30 (Bài 26)
Năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu

A- Mục tiêu:

 * Kiến thức:
- Phát biểu được định nghĩa năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu.

- Viết được công thức tính nhiệt lượng do nhiên liệu bị đốt cháy tỏa ra.

- Nêu được tên và đơn vị của các đại lượng trong công thức.

 * Thái độ:
Yêu thích môn học.

B- Chuẩn bị:
- Một số tranh ảnh tư  liệu về khai thác dầu khí của Việt Nam.
C- PHƯƠNG PHÁP : 

- Nêu và giải quyết vấn đề 

- Đàm thoại – vấn đáp.

- Thuyết trình

- Hợp tác trong nhóm nhỏ

D- HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

1, Ổn định lớp  ( 1’)

Sĩ số :                8A :   ...............                                           

                          8B :   ................                               

                          8C :   ................
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	           2, Kiểm tra bài cũ - Tổ chức tình huống học tập (8 phút)

	Kiểm tra bài cũ:

HS1: Phát biểu nguyên lý tuyền nhiệt. Viết phương tình cân bằng nhiệt

- Chữa bài tập 25.2 có giải thích câu lựa chọn

HS2: Chữa bài tập 25.1, 25.3 (a, b, c)

GV: Điều khiển cả lớp thảo luận phần trình bày bài tập của bạn trên bảng.

Câu 25.d  hướng dẫn thảo luận chung cả lớp.
	- 2 học sinh lên bảng

- Học sinh cả lớp chú ý theo dõi, nhận xét

- Học sinh chữa bài tập vào vở (nếu có)




	 * Tổ chức tình huống học tập:

Giáo viên lấy ví dụ về một số nước giàu lên vì dầu lửa, khí đốt, dẫn đến các cuộc tranh chấp dầu lửa, khí đốt. Hiện nay than đá, dầu lửa, khí đốt là nguồn năng lượng, là các nhiên liệu chủ yếu con người sử dụng. Vậy nhiên liệu  là gì ? Chúng ta đi tìm hiểu qua bài học hôm  nay.

	              3,Bài mới
Hoạt động 1: Tìm hiểu về nhiên liệu (7  phút)

	GV: Hãy kể tên các nhiên liệu mà em biết.
	I- Nhiên liệu:
HS: Than đá, dầu lửa, khí đốt, củi, xăng… là các nhiên liệu.

	Hoạt động 2: Thông báo về năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu (10 phút)

	GV: Yêu cầu học sinh đọc định nghĩa (SGK)

GV: Yêu cầu học sinh tự tìm hiểu

- Kí hiệu

- Đơn vị đo năng suất tỏa nhiệt

GV: Giới thiệu bảng năng suất tỏa nhiệt của một số chất.

GV: Cho biết năng suất tỏa nhiệt của khí hiđrô? So sánh năng suất tỏa nhiệt của hiđrô với năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu khác.

GV: Thông báo thêm

Hiện nay nguồn nhiên liệu than đá, dầu lửa, khí đốt đang cạn  kiệt và các nhiên  liệu này khi cháy tỏa ra nhiều khí độc gây ô nhiễm môi trường đã buộc con người hướng tới những nguồn năng lược khác như năng lượng nguyên tử, mặt trời, năng lượng điện.
	I- Năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu:
- Định nghĩa (HS đọc SGK và tự ghi vở)

- Kí hiệu: q

- Đơn vị đo: J/kg

HS: Giải thích ý nghĩa những con số ghi trên bảng (định nghĩa)

qdÇu = 4,4.106 J/kg

HS: qH2 = 120.106 J/kg

Lớn hơn rất nhiều năng suất toả nhiệt của các nhiên  liệu khác.




	Hoạt động 3: Xây dựng công thức tính nhiệt lượng do nhiên liêu bị đốt cháy tỏa ra (10 phút)

	GV: Yêu cầu HS nhắc lại định nghĩa năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu.

Vậy nếu đốt cháy hoàn toàn m khối lượng nhiên liệu có năng suất tỏa nhiệt q thì nhiệt lượng tỏa ra là ?

GV: Gợi ý:

1kg đốt cháy hoàn toàn Q = q (J)

mkg                   Q =?

=> Q = q . m
	III- Công thức tính nhiệt lượng do nhiên  liệu bị đốt cháy tỏa ra:
HS: Tự thiết lập

Công thức: Q   =   q    .      m    (gt)

                   (J)    (J/kg)    (kg)

Q:  Nhiệt lượng (J)

q: Năng suất tỏa nhiệt (J/kg)

m: Khối lượng (kg)

	             4, V​ận dụng, củng cố  (10 phút)

	GV: Yêu cầu học sinh trả lời C1.

Tại sao dùng bếp than lợi hơn dùng bếp củi

GV: Yêu cầu 1 HS lên bảng làm C2

Cả lớp làm vào vở
	IV- Vận dụng:
HS: C1: Vì than có năng suất tỏa nhiệt lớn hơn củi.

Ngoài ra lợi ích: đơn giản, tiện lợi, góp phần bảo vệ rừng.

HS: C2:

Tóm tắt:

m1 = 15kg

m2 = 15kg

q1 = 10.106 J/kg

q2 = 27.106 J/kg

q3 = 44.106 J/kg

Q1 = ?            m3 = ?

Q2 = ?            m’3 = ?

	Giải:

Nhiệt lượng tỏa ra khi đốt cháy hoàn toàn 15kg than đá và dầu hỏa là:

Q1 = q1 . m1 =  10.106 . 15 = 150.106 (J)

Q2 = q2 . m2 =  27.106 . 15 = 405.106 (J)

Muốn có Q1  cần số lượng dầu hỏa là:

Q3 = Q1 = q3 . m3 => m3  = 
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m3 = 3,41 kg dầu hỏa

Q3 = Q2 = q3 . m3 => m’3  = 
[image: image6.wmf]6

6

3

2

10

.

44

10

.

405

=

q

Q


m3 = 9,2 kg dầu hỏa

GV: Củng cố

HS: Ghi nhớ



5.Hướng dẫn về nhà(2’):

- Học thuộc bài theo sgk và vở ghi.
- Làm  bài tập 26 (SBT)
6- Rút kinh  nghiệm:
Ngày soạn: 16/4/2010
Ngày giảng : 23/4/2010

Tiết 31 (Bài 27)
Sự bảo toàn năng lượng 
trong các hiện tượng cơ và nhiệt

A- Mục tiêu:

1-Kiến thức:
- Tìm được ví dụ về sự truyền cơ năng, nhiệt năng từ vật này sang vật khác; sự chuyển hóa giữa các dạng cơ năng, giữa cơ năng và nhiệt năng.

- Phát biểu được định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng.

- Dùng định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng để giải thích một số hiện tượng đơn giản liên quan đến định luật này.

2- Kỹ năng:
Phân tích hiện tượng vật lý

3- Thái độ: 

Mạnh dạn, tự tin vào bản thân khi tham gia thảo luận trên lớp.

B- Chuẩn bị:
Phóng to bảng 27.1, 27.2 phần điền từ thích hợp (…) dán bằng giấy trong
C- PHƯƠNG PHÁP : 

- Nêu và giải quyết vấn đề 

- Đàm thoại – vấn đáp.

- Thuyết trình

- Hợp tác trong nhóm nhỏ

D- HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

1, Ổn định lớp  ( 1’)

Sĩ số :                8A :   ...............                                           

                          8B :   ................                               

                          8C :   ................
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	          2. Kiểm tra bài cũ - Tổ chức tình huống học tập (7 phút)

	Kiểm tra bài cũ:

- Khi nào vật có cơ năng ? Cho ví dụ? Các dạng cơ năng?

- Nhiệt năng là gì? Nêu các cách làm thay đổi nhiệt năng của vật.

 * Tổ chức tình huống học tập
	- 1 học sinh trả lời câu hỏi của giáo viên 

- Học sinh khác nêu nhận xét câu trả lời của bạn.

 ĐVĐ: Như SGK


	                3. Bài mới:

Hoạt động 1: Tìm hiểu về sự truyền cơ năng,  nhiệt năng (10 phút)

	GV: Yêu cầu học sinh trả lời C1

GV: Theo dõi, chú ý những sai sót để thảo luận trên lớp.

GV: Tổ chức cho học sinh thảo luận qua bảng 27.1

Lưu ý: ở vị trí (1) và (3)

Học sinh có thể điều động năng, thế năng thay cho cơ năng.

Mô tả sự truyền cơ năng và nhiệt năng nên dùng đúng là cơ năng

GV: Qua ví dụ C1, em rút ra nhận xét gì ?
	I- Sự truyền cơ năng,  nhiệt năng từ vật này sang vật khác:
- Cá nhân học sinh trả lời C1.

Học sinh cả lớp điền từ trên bảng trong

 HS: Tham gia thảo luận, nhận xét câu trả lời của bạn.

Yêu cầu:

(1) điền “cơ năng”

(2) điền “nhiệt năng”

(3) điền “cơ năng”

(4) điền “nhiệt năng”

HS: Nhận xét:

Cơ năng và nhiệt năng có thể truyền từ vật này sang vật khác.

	Hoạt động 2: Tìm hiểu về sự chuyển hóa cơ năng và nhiệt năng (10 phút)

	GV: Hướng dẫn học sinh thảo luận trả lời C2 vào bảng 27.2

GV: Qua ví dụ câu C2 rút ra nhân xét gì ?


	II- Sự chuyển hóa cơ năng và nhiệt năng:

HS: Thảo luận, trả lời C2

Điền từ thích hợp vào bảng 27.2

Yêu cầu:

(5) điền “thế năng”

(6) điền “động năng”

(7) điền “động năng”

(8) điền “thế năng”

(9) điền “cơ năng”

(10) điền “nhiệt năng”

(11) điền “nhiệt năng”

(12) điền “cơ năng”

HS: Nhận xét

Động năng             CH               thế năng

Cơ năng                 CH               nhiệt năng


	Hoạt động 3: Tìm hiểu về sự bảo toàn năng lượng (7’)

	GV: Thông báo về sự bảo toàn năng lượng trong các hiện tượng cơ và nhiệt.

GV: Yêu cầu học sinh nêu ví dụ thực tế minh họa sự bảo toàn năng lượng trong hiện tượng cơ và nhiệt trả lời C3
GV: Hướng dẫn phân tích…
	III- sự bảo toàn năng lượng trong các hiện tượng cơ và nhiệt:
HS: Ghi nội dung định luật

Nội dung: “Năng  lượng… truyền từ… chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác”

HS: Cho ví dụ

- Cơ học: 

- Nhiệt học:

Qthu = Qtáa

- Thả quả bóng từ độ cao h xuống mặt đất…

	4. Vận dụng, củng cố - Hướng dẫn về nhà(10’)

	GV: Yêu cầu học sinh nêu phần kiến thức cần nhớ của bài (2 nội dung)

GV: Yêu cầu trả lời C5, C6

Hướng dẫn cả lớp thảo luận

GV: Yêu cầu hoạt động phát biểu lại nội dung định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng.
	IV- Vận dụng:
Ghi nhớ: SGK

Yêu cầu:

C5: Vì một phần cơ năng của chúng đã chuyển hóa thành nhiệt năng làm nóng hòn bi, thnanh gỗ, máng trượt và không khí xung quanh.

C6: Vì một phần cơ năng của con lắc đã chuyển hóa thành nhiệt năng, làm nóng con lắc và không khí xung quanh.




 5. Hướng dẫn về nhà (1’):

- Đọc phần “Có thể em chưa biết”

- Làm bài tập 27 (SBT), học thuộc ghi nhớ

- Chuẩn bị bài ôn tập học kì II
           6. rút kinh nghiệm:
Ngày soạn: ..../.../2010

Ngày giảng : ..../.../2010

TiÕt 32 
ÔN TẬP HỌC KÌ II

A- Mục tiêu:
· HS ôn tập lại các kiến thức đã được tiếp thu trong học kì II.

· Biết vận dụng thành thạo các công thức đã học để làm các dạng bài tập vật lý theo yêu cầu.

· Vận dụng trả lời các hiện tượng trong thực tiễn.

B- CHUẨN BỊ :

G: tổng hợp kiến thức trọng tâm của học kì, chọn lọc các dạng bài tập.

H: Ôn tập kiến thức.

C- PHƯƠNG PHÁP :

· Nêu và giải quyết vấn đề.

· Đàm thoại.

· Hợp tác trong nhóm nhỏ.

D- TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG:

1, Ổn định lớp (1’)
Sĩ sô : 8A .............../33

           8B ............./30 

           8C ............./ 33

2, Kiểm tra (2’) G: kiểm tra một số vở bài tập của học sinh.

3, Ôn tập :

	HĐ của GV và HS
	Nội dung

	1, Khi nào vật có cơ năng ?
2, Máy bay đang bay trên trời thì có các dạng năng lượng nào?

3, Môi trường nào không có nhiệt năng?

4, Vì sao người ta dùng chất liệu sứ để làm bát ăn cơm?

5, Đối lưu là hình thức truyền chủ yếu ở môi trường nào?

6, Năng lượng của mặt trời truyền xuống trái đất chủ yếu bằng cách nào?

7, Khi vật A, B có khối lượng bằng nhau, cùng chất rắn ở nhiệt độ ban đầu 2000C. So sánh nhiệt lượng QA, QB cần truyền cho hai vật A, B để nóng tới 400 0C 

8, Công thức tính nhiệt lượng do một vật có khơi lượng m tỏa ra?
9, Các chất được cấu tạo như thế nào?

10, Tại sao lại có hiện tượng khuếch tán? Hiện tượng khuếch tán xảy ra nhanh lên hay chậm đi khi nhiệt độ giảm?

11, Nhiệt năng của một vật là gì ? Có mấy cách làm thay đổi nhiệt năng của một vật? Mỗi cách cho một ví dụ minh họa?

12, Mùa đông ở nước Nga rất lạnh do vậy người dân ở đó thường mặc áo khoác bằng lông cừu. Hãy giải thích vì sao?

13, Phát biểu nguyên lý truyền nhiệt?

14, Nói năng suất tỏa nhiệt của than đá là 27. 106 J/Kg có nghĩa là như thế nào ?

Bài 1 : Người ta đổ 1kg nước sôi vào 2 kg nước ở nhiệt độ 25 0C. Sau khi cân bằng nhiệt thì nhiệt dộ của nước  là  450C. Tính nhiệt lượng mà nước tỏa ra môi trường. Cho nhiệt dung riêng của nước c = 42 000 J/kg.K.
G: Yêu cầu HS tóm tắt bài toán?

H: Tóm tắt:

m1 = 1 kg

m2 = 2kg

t1 = 100 0C

t2 = 25 0C

t = 450C

c = 42000 J/kg.K

----------------------------

Tính Q tỏa ra môi trường.

Bài 2 : Có ba bình cùng dung tích là 5 lít đều chứa đầy nước ở nhiệt độ lần lượt là 200C, 800C, 1000C và một bình không chứa gì có dung tích lớn hơn 10 lít. Với các dụng cụ trên, là thế nào để tạo ra một lượng nước có nhiệt độ 550C? ( Bỏ qua sự trao đổi nhiệt với môi trường bên ngoài )
	I, Ôn tập lý thuyết :
1, Vật có cơ năng khi vật thực hiện một công cơ học.
2, Máy bay đang bay trên trời có cơ năng và nhiệt năng.

3, Môi trường chân không.

4, Vì sứ cách nhiệt tốt, nên không làm bỏng khi sử dụng.
5, Đối lưu là hình thức truyền nhiệt chủ yếu ở chất lỏng và chất khí.
6, Năng lượng của Mặt trời truyền xuống Trái đất chủ yếu bằng hình thức bức xạ nhiệt.

7, Không so sánh được vì không biết nhiệt dung riêng của hai chất đó là bao  nhiêu.

Q = m.c.∆t, trong đó  ∆t là độ giản nhiệt độ.
9, Các chất được cấu tạo từ các hạt nguyên tử, phân tử vô cùng nhỏ bé, giữa chúng có khoảng cách.

10, Hiện tượng khuếch tán xảy ra là do các hạt nguyên tử, phân tử trong các chất chuyển động hỗn độn không ngừng về mọi phía. Hiện tượng khuếch tán sẽ xảy ra chậm đi khi nhiệt độ giảm.

11, Nhiệt năng của một vật là tổng động năng của các nguyên tử cấu tạo nên vật.

Có hai cách làm thay đổi nhiệt năng của một vật : Thực hiện công và truyền nhiệt 

VD : +. Mài miếng đồng trên sàn nhà => miếng đồng sẽ nóng lên.

         +. Nhúng miếng đồng vào trong cốc nước nóng => miếng đồng sẽ nóng lên.

12, Người dân nước Nga thường mặc áo lông cừu vì áo lông cừu được làm từ rất nhiều lớp lông, giữa các lớp lông có không khí, mà không khí là chất dẫn nhiệt kém nên không thoát nhiệt của cơ thể ra ngoài môi trường vì vậy cơ thể người được giữ ấm hơn.

13, Nguyên lý truyền nhiệt : Khi hai vật tiếp xúc với nhau thì vật có nhiệt độ cao sẽ truyền nhiệt cho vật có nhiệt độ thấp cho tới khi nhiệt độ ở hai vật bằng nhau thì ngừng quá trình truyền nhiệt. Nhiệt lượng của vật tỏa ra bằng nhiệt lượng của vật thu vào.

14, Nói năng suất tỏa nhiệt của than đá là 27. 106 J/Kg có nghĩa là : cứ 1kg than đá được đốt cháy hoàn toàn thì tỏa ra lượng nhiệt là 27. 106 J
II, Bài tập : 

Bài 1 : 

Nhiệt lượng mà 1kg nước sôi tỏa ra khi đến nhiệt độ cân bằng là :

Q1 = m1.c. (t1 – t)

      = 1. 4200. ( 100 – 45)

      = 4200. 55

       = 231000 (J)

Nhiệt lượng mà 2kg nước ở 25 0C thu vào để nóng tới 450C là : 

Q2 = m2.c. (t – t2)

      = 2. 4200. ( 45 – 25)

      = 8400.20

       = 168000 (J)

Theo pt cân bằng nhiệt thì Q1=Q2 nhưng có sự tỏa nhiệt ra môi trường nên Q1 không bằng Q2 

Nhiệt lượng đã tỏa ra mt là : 

     Q = Q1 – Q2 

= 231000 – 168000 = 63000 (J)

Bài 2 : 



4, Củng cố : (7’)
Phương pháp giải một bài toán tính nhiệt lượng :

· Phần tóm tắt đề bài :

   + Kí hiệu các đại lượng theo một quy ước thống nhất . nếu chỉ có hai vật trao đổi nhiệt thì kí hiệu t1  là nhiệt độ đầu , t2 lànhiệt độ cuối . Nếu trên hai vật trao đổi nhiệt thì đặt tên  kí hiệu theo thứ tự 1,2,3 … và chỉ rõ đó là vật thu nhiệt hay tỏa nhiệt .

Đổi các đơn vị của các đại lượng sang các đơn vị hợp phápchính thức .

, trong đó đơn vị đo khối lượng là kg, đơn vị nhiệt lượng là J, nhiệt dung riêng là J/kg.K.

· Phần giải bài tập thường tuân theo thứ tự sau :

 + Tính nhiệt lượng thu vào, hoặc tỏa ra của từng vật tham gia quá trình truyền nhiệt . 

 + Viết phương trình cân bằng nhiệt : Qtỏa ra  =   Qthu vào

+ Giải phương trình trên để tính các đại lượng theo yêu cầu của đề bài .
5, Hướng dẫn về nhà (2’)

- Ôn tập toàn bộ nội dung của HKII 

- Tiết sau : Kiểm tra học kì II  : Chờ lịch thi của PGD.
6, RKN :

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Ngày : ........................
TiÕt 33:

Kiểm tra học kỳ II
A- Mục tiêu:

Kiểm tra, đánh giá quá trình học tập của học sinh và giảng dạy của thầy trong học kì II
B- Chuẩn bị:
- Học sinh ôn tập từ bài 17 đến bài 27 (SGK và SBT)

- Tập trả lời ôn tập theo câu hỏi ôn tập 

C- Nội dung:

Đề, đáp án, biểu điểm do Phòng giáo dục ra thi vào ngày 
Ngày soạn:25/4/2010
Ngày giảng: 

Tiết 34 (Bài 28)
động cơ nhiệt

A- Mục tiêu:

1- Kiến thức:

- Phát biểu được định nghĩa động cơ nhiệt.

- Dựa vào mô hình hoặc hình vẽ động cơ nổ bốn kì, có thể mô tả được cấu tạo của động cơ này.

- Dựa vào hình vẽ các kỳ của động cơ nổ bốn kì, có thể mô tả được chuyển vận của động cơ này.

- Viết được công thức tính hiệu suất của động cơ nhiệt. Nêu được tên và đơn vị của các đại lượng có mặt trong công thức.

- Giải được các bài tập đơn giản về động cơ nhiệt.

2- Thái độ:
- Yêu thích môn học, mạnh dạn trong hoạt động nhóm, có ý thức tìm hiểu các hiện tượng vật lý trong tự nhiên và giải thích các hiện tượng đơn giản liên quan đến kiến thức đã học.

B- Chuẩn bị của giáo viên và học sinh:
- ảnh chụp một số loại động cơ nhiệt.

- Hình 28.5 phóng to

- 4 mô hình động cơ nổ bốn kì cho mỗi tổ.

- Hình mô phỏng hoạt động của động cơ 4 kì trên máy vi tính.

- Sơ đồ phân phối năng lượng của một động cơ ô tô.







C- PHƯƠNG PHÁP : 

- Nêu và giải quyết vấn đề 

- Đàm thoại – vấn đáp.

- Thuyết trình

- Hợp tác trong nhóm nhỏ

D- HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

1, Ổn định lớp  ( 1’)

Sĩ số :                8A :   ...............                                           

                          8B :   ................                               

                          8C :   ................
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	2, Kiểm tra bài cũ - Tổ chức tình huống học tập (5 phút)

	+ Kiểm tra bài cũ:

Phát biểu nội dung định luật bảo toàn và chuyển hoá năng lượng. Tìm ví dụ về sự biểu hiện của định luật trên trong các hiện tượng cơ và nhiệt.

+ Tổ chức tình huống học tập: (Như phần mở bài SGK)
	

	                   3, Bài mới

Hoạt động 1: Tìm hiểu về động cơ nhiệt (15 phút)

	- Cho học sinh đọc SGK, phát biểu định nghĩa.

- Giáo viên nêu lại định nghĩa động cơ nhiệt.

- Giáo viên ghi tên các loại động cơ do học sinh kể lên bảng.

- Nếu học sinh nêu được ví dụ giáo viên có thể treo tranh các loại động cơ nhiệt đồng thời đọc phần thông báo mục I trong SGK để kể thêm một số ví dụ về động cơ nhiệt.

- Yêu cầu học sinh phát hiện ra những điểm giống nhau và khác nhau của các động cơ này ?
- Giáo viên có thể gợi ý cho học sinh so sánh các động cơ này về:

+ Loại nhiên liệu sử dụng.

+ Nhiên liệu được đốt cháy bên trong hay bên ngoài xi lanh (phần này HS kết hợp với thông báo SGK để trả lời).
- Giáo viên tổng hợp về động cơ nhiệt trên bảng.


	I- Động cơ nhiệt là gì?:
- Học sinh ghi vở định nghĩa động cơ nhiệt và nêu các ví dụ về động cơ nhiệt như: động cơ xe máy, ô tô, tàu hỏa, tàu thủy.
- Yêu cầu học sinh nêu được động cơ đốt trong có loại sử dụng nhiên liệu là xăng, dầu ma dút…
- Động cơ nhiên liệu đốt ở ngoài xi lanh như: máy hơi nước, tua bin hơi nước.

- Động cơ nhiên liệu đốt ở trong xi lanh như: động cơ ô tô, xe máy, tàu hỏa, tàu thủy, tên lửa.



	- Giáo viên thông báo: Động cơ nổ bốn kì  là động cơ nhiệt thường gặp nhất hiện nay như động cơ xe máy, động cơ ô tô, máy bay, tàu hỏa… Chúng ta  sẽ đi tìm hiểu về hoạt động của loại động cơ này.
	Ghi sơ đồ tổng hợp về động cơ nhiệt vào vở:

Động cơ nhiệt

Đ.cơ đốt ngoài                     Đ.cơ đốt trong
- Máy hơi nước        - Động cơ nổ 4 kỳ

- Tua bin hơi nước    - Động cơ điêzen

                                  - Động cơ phản lực

	Hoạt động 2: Tìm hiểu về động cơ bốn kì (10 phút)

	- Giáo viên sử dụng tranh vẽ, kết hợp với mô hình giới thiệu các bộ phận cơ bản của động cơ nổ bốn kì.

- Gọi học sinh nhắc lại tên các bộ phận của động cơ nổ bốn kì.

- Giáo viên cho mô hình động cơ nổ bốn kì hoạt động, yêu cầu học sinh thảo luận dự đoán chức năng của từng bộ phận của động cơ.

- Giáo viên giới thiệu cho học sinh thế nào là một kì chuyển vận của động cơ đó là: khi pitông trong xi lanh đi từ dưới (vị trí thấp nhất trong xi lanh) lên trên (đến vị trí cao nhất trong xi lanh) hoặc chuyển động từ trên (từ vị trí cao nhất trong xi lanh) thì lúc đó động cơ đã thực hiện được một kỳ vận chuyển. Kì chuyển vận đầu tiên của động cơ là pít tông đi xuống van 1 mở, van 2 đóng.
- Gọi học sinh đại diện các nhóm lên bảng nêu ý kiến của nhóm mình về hoạt động của động cơ nổ bốn kì, chức năng của từng kì trên mô hình động cơ.

- Giáo viên nêu cách gọi tắt tên 4 kỳ để học sinh dễ nhớ.
- Giáo viên gọi các nhóm khác nêu nhận xét. Nếu cần giáo viên sửa chữa và nhắc lại 4 kì chuyển vận của động cơ. Yêu cầu học sinh tự ghi vào vở.
- Giáo viên lưu ý hỏi học sinh:

+ Trong 4 kì chuyển vận của động cơ, kì nào động cơ sinh công?
	II- Động cơ nổ bốn kì:
- Học sinh chú ý lắng nghe phần giới thiệu về cấu tạo của động cơ nổ bốn kì để ghi nhớ tên của các bộ phận để gọi tên cho đúng.

- Các nhóm quay cho mô hình động cơ nổ bốn kì hoạt động, thảo luận chức năng và hoạt động của động cơ nổ bốn kì theo hướng dẫn của giáo viên.
- Đại diện các nhóm tham gia thảo luận về 4 kì hoạt động của động cơ nổ 4 kì.

Kì thứ nhất: Hút

Kì thứ hai: Nén

Kì thứ ba: Nổ

Kì thứ tư: Xả

- Tự ghi lại chuyển vận của động cơ nổ 4 kì vào vở.

- Học sinh nêu được:

+ Trong 4 kì, chỉ có kì thứ ba động cơ sinh công.

	+ Bánh đà của động cơ có tác dụng gì?

- Có điều kiện giáo viên cho học sinh mô phỏng hoạt động của động cơ 4 kì trên máy tính.

- Giáo viên có thể mở rộng: Yêu cầu học sinh quan sát hình 28.2 nêu nhận xét về cấu tạo của động cơ ô tô?
- Giáo viên sửa lại hình 28.2 là cấu tạo ô tô, máy nổ.

+ Trên hình vẽ các em thấy 4 xi lanh này ở vị trí như thế nào? Tương ứng với kì chuyển vận nào?

- Giáo viên thông báo nhờ có cấu tạo
như vậy, khi hoạt động trong 4 xi lanh này luôn luôn có một xi lanh ở kì 3 (kì sinh công), nên trục quay đều ổn định.
	+ Các kì khác, động cơ chuyển động nhờ đà của vô lăng.

- Liên hệ thực tế học sinh thấy được:

+ Động cơ ô tô có 4 xi lanh

+ Dựa vào vị trí pitông -> 4 xi lanh tương ứng ở 4 kì chuyển vận khác nhau. Như vậy khi hoạt động luôn luôn có 1 xi lanh ở kì sinh công.


	Hoạt động 3: Tìm hiểu về hiệu suất của động cơ nhiệt (10 phút)

	- Yêu cầu học sinh thảo luận theo nhóm câu C1
	III- Hiệu suất của động cơ nhiệt:
- Học sinh thảo luận theo nhóm câu C1


	- Còn thời gian giáo viên có thể giới thiệu sơ đồ phân phối năng lượng của một động cơ ô tô để học sinh thấy được phần năng lượng hao phí rất nhiều so với phần nhiệt lượng biến thành công có ích. Vì vậy hiện nay chúng ta vẫn nghiên cứu để cải tiến động cơ sao cho hiệu suất của động cơ cao hơn. Hiệu suất của động cơ là gì?

- Giáo viên thông báo về hiệu suất như câu C2. Yêu cầu học sinh phát biểu định nghĩa hiệu suất, giải thích kí hiệu của các đại lượng trong công thức và nêu đơn vị của chúng.

- Giáo viên sửa chữa, bổ sung nếu cần.
	C1: Động cơ nổ bốn kì cũng như ở bất kì động cơ nhiệt nào không phải toàn bộ nhiệt lượng mà nhiên liệu bị đốt cháy tỏa ra được biến thành công có ích vì một phần nhiệt lượng này được truyền cho các bộ phận của động cơ làm nóng các bộ phận này, một phần nữa theo khí thải ra ngoài làm nóng không khí.

- HS trả lời câu C2. Ghi vở câu C2.

C2: Hiệu suất của động cơ nhiệt được xác định bằng tỉ số giữa phần nhiệt lượng chuyển hóa thành công cơ học và nhiệt lượng do nhiên liệu bị đốt cháy tỏa ra.
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Trong đó: A là công mà động cơ thực hiện được. Công náy có độ lớn bằng phần nhiệt lượng chuyển hóa thành công (đơn vị: J)

	                4, Vận dụng - Củng cố (5 phút)

	- Giáo viên cho học sinh tổ chức thảo luận nhanh các câu hỏi C3, C4, C5.

+ Câu C3 trả lời dựa vào định nghĩa động cơ nhiệt.

+ Câu C4, giáo viên nhận xét ví dụ của học sinh phân tích đúng sai.

- Nếu thiếu thời gian thì câu C6 cho học sinh về nhà làm.
	- Cá nhân học sinh trả lời câu hỏi C3 đến C5. Yêu cầu:

+ C3: các máy cơ đơn giản đã học ở lớp 6 không phải là động cơ nhiệt vì trong đó không có sự biến đổi từ năng lượng của nhiên liệu bị đốt cháy thành cơ năng.

+C5: Động cơ nhiệt có thể gây ra những tác hại đối với môi trường sống của chúng ta: gây ra tiếng ồn, khí thải ra ngoài gây ô nhiễm không khí, tăng nhiệt độ khí quyển…



5, Hướng dẫn về nhà: 2’
- Đọc phần "Có thể em chưa biết". Học phần ghi nhớ

- Làm bài tập 28 - Động cơ nhiệt. Từ 28.1 đến 28.7

- Trả lời phần ôn tập (bài 29 SGK) vào vở bài tập chuẩn bị tiết sau tổng kết chương.

6- rút kinh nghiệm:

 Ngày soạn:

Tiết 35 (Bài 29)
Câu hỏi và bài tập tổng kết 

Chương ii nhiệt học
A- Mục tiêu:

- Trả lời được các câu hỏi phần ôn tập.

- Làm được các bài tập trong phần vận dụng.

- Chuẩn bị ôn tập tốt cho bài kiểm tra học kỳ II.

B- Chuẩn bị của giáo viên và học sinh:
- Kẻ sẵn bảng 29.1 ra bảng phụ.

- Bài tập phần B - Vận dụng mục I (Bài tập trắc nghiệm) có thể chuẩn bị sẵn bảng phụ theo hình thức trò chơi như trên chương trình đường lên đỉnh Olympia.

- Chuẩn bị sẵn ra bảng trò chơi «.
C- PHƯƠNG PHÁP : 

- Nêu và giải quyết vấn đề 

- Đàm thoại – vấn đáp.

- Thuyết trình

- Hợp tác trong nhóm nhỏ

D- HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

1, Ổn định lớp  ( 1’)

Sĩ số :                8A :   ...............                                           

                          8B :   ................                               

                          8C :   ................
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	2,  Kiểm tra sự chuẩn bị bài tập ở nhà của học sinh (2 phút)

	- Giáo viên kiểm tra xác suất một học sinh về phần chuẩn bị bài ở nhà, đánh giá việc chuẩn bị bài của học sinh.
	

	               3,  Ôn tập 
                                  HĐ 1 : Ôn tập (10 phút)

	- Hướng dẫn học sinh thảo luận chung trên lớp những câu trả lời trong phần ôn  tập. Phần này học sinh đã được chuẩn bị ở nhà.


	I- Ôn tập:
- HS tham gia thảo luận trên lớp về các câu trả lời của câu hỏi phần ôn tập.

- Chữa hoặc bổ sung vào vở bài tập của mình nếu sai hoặc thiếu.

	- Giáo viên đưa ra câu trả lời chuẩn để học sinh sửa chữa nếu cần.
	- Ghi nhớ những nội dung chính của chương.



	Hoạt động 2: Vận dụng (25 phút)

	- Phần I- Trắc nghiệm. Giáo viên tổ chức cho học sinh trả lời câu hỏi như trò chơi trong chương trình đường lên đỉnh Olympia, bằng cách bấm công tắc đèn trên bảng phụ. Nếu chọn phương án đúng đèn sáng và chuông kêu. Nếu chọn sai đèn không sáng và đồng thời có tín hiệu còi cấp cứu -> gây hứng thú cho học sinh trong giờ ôn tập tránh cảm giác nặng nề, nhàm chán của tiết ôn tập.

Nếu ở trường hợp không có bảng phụ thiết kế đèn, còi và chuông sẵn hoặc giáo viên không tự thiết kế được như vậy thì giáo viên có thể tổ chức cho học sinh theo hình thức trò chơi trên 2 bảng phụ cho 2 học sinh bằng cách chọn phương án đúng, sau đó so sánh với đáp án mẫu của giáo viên và tính mỗi câu chọn đúng 1 điểm. Ai có điểm cao hơn người đó thắng cuộc.

- Phần II- Trả lời câu hỏi. Giáo viên cho học sinh thảo luận theo nhóm.

- Điều khiển cả lớp thảo luận câu trả lời phần II. Giáo viên có kết luận đúng để học sinh ghi vở.

- Phần III- Bài tập. Giáo viên gọi học sinh lên bảng chữa bài. Yêu cầu các học sinh khác dưới lớp làm bài tập vào vở.

- Giáo viên thu vở của một số học sinh chấm bài.

- Gọi học sinh nhận xét bài của các bạn trên lớp. Giáo viên nhắc nhở những sai sót học sinh thường mắc.
Ví dụ:

+ Trong phần tóm tắt học sinh thường viết 21 = 2kg

+ Đơn vị sử dụng chưa hợp lý…
- Giáo viên hướng dẫn cách làm của một số bài tập mà học sinh chưa làm được ở nhà như một số bài trong SBT.
	II- Vận dụng:
- Đại diện một số học sinh lên chọn phương án bằng hình thức bấm công tắc đèn trên bảng phụ đã được giáo viên chuẩn bị sẵn. Nếu phương án chọn đầu tiên sai chỉ được phép chọn thêm 1 phương án nữa.

- Các bạn khác trong lớp sẽ là người cổ vũ cho các bạn. Lưu ý không được phép nhắc bài cho bạn và không được nói quá to làm ảnh hưởng các lớp học bên cạnh.

- Tham gia thảo luận theo nhóm phần II

- Ghi vào vở câu trả lời đúng sau khi có kết luận chính thức của giáo viên.

- 2 Học sinh lên bảng chữa bài tương ứng với 2 bài tập phần III, học sinh khác làm bài vào vở.
- Tham gia nhận xét bài của các bạn trên bảng.

- Chữa bài vào vở nếu cần.
- Học sinh yêu cầu giáo viên hướng dẫn một số bài tập khó trong SBT nếu cần.


	Hoạt động 3: Trò chơi ô chữ (8 phút)

	- Tổ chức cho học sinh chơi trò chơi ô chữ. Thể lệ trò chơi:

+ Chia 2 đội, mỗi đội 4 người

+ Gắp thăm ngẫu nhiên câu hỏi tương ứng với thứ tự hàng ngang của ô chữ (để học sinh không được chuẩn bị trước câu trả lời).

+ Trong vòng 30 giây (có thể cho HS ở dưới đếm từ 1 đến 30) kể từ lúc đọc câu hỏi và điền vào ô trống. Nếu quá thời gian trên không được tính điểm.

+ Mỗi câu trả lời đúng được 1 điểm.

+ Đội nào có số điểm cao hơn đội đó thắng.

- Phần nội dung của từ hàng dọc, giáo viên gọi 1 học sinh đọc sau khi đã điền đủ từ hàng ngang (phương án 1 hình 29.1 SGK).

- Phương án 2: Điền từ hàng dọc, đọc ở hàng ngang..
A- Hãy điền từ vào hàng dọc:

1- Tên chung các vật thường đốt để thu nhiệt lượng.

2- Quá trình xảy ra khi đốt cháy một đống củi to.

3- Hình thức truyền nhiệt chủ yếu của chất khí.

4- Một yếu tố làm cho vật thu nhiệt hoặc tỏa nhiệt.

5- Một thành phần cấu tạo nên vật chất.

6- Khi hai vật trao đổi nhiệt, vật có nhiệt độ thấp hơn sẽ…
7- Nhiệt năng của vật là tổng… của các phân tử cấu tạo nên vật.

8- Hình thức truyền nhiệt của chất rắn.

9- Giữa các nguyên tử, phân tử có...

B- Hãy đọc từ ở hàng ngang chỗ có đánh dấu.

	- Học sinh chia 2 nhóm, tham gia trò chơi.

- Học sinh ở dưới là trọng tài và là người cổ vũ các bạn chơi của mình
Học sinh làm trước ô chữ ở nhà nên có thể thay bằng ô chữ khác để tăng tính hấp dẫn.1


4,  Hướng dẫn về nhà:
Ôn tập kĩ toàn bộ chương trình của HKII chuẩn bị cho tiết kiểm tra học kì.

6- rút kinh nghiệm:




Động cơ nhiệt








Các loại động cơ nhiệt





Vận dụng:


- Các máy cơ đơn giản không phải là động cơ nhiệt


- Giải bài tập đơn giản về động cơ nhiệt








Động cơ đốt trong








Động cơ 4 kì:


+ Cấu tạo


+ Chuyển vận








Động cơ ngoài








Hiệu suất của động cơ:


� EMBED Equation.3  ���
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